THUYẾT MINH Và hướng dẫn áp dụng

đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng

(Công bố kèm theo Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 16/02/2006
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

I. Nội dung đơn giá xây dựng cơ bản:

Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng của tỉnh Lào Cai là chỉ tiêu kinh kế kỹ thuật tổng hợp bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng hoàn chỉnh của các công tác hoặc kết cấu xây lắp tạo thành công trình.
1. Cơ sở xác định đơn giá:

· Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần xây dựng ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/07/2005; Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
· Bảng dự toán ca máy và thiết bị xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 3174/2005/QĐ-UBND ngày 08/12/2005 của UBND tỉnh Lào Cai.

· Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;

· Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung (350.000đ/tháng).

· Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
· Mặt bằng giá vật liệu đến chân công trình theo thông báo giá VLXD quý IV năm 2005 trên địa bàn tỉnh Lào Cai số: 184/LN ngày 25/11/2005 của Liên Sở tài chính - Xây dựng và Biên bản thống nhất đơn giá gốc xây dựng bộ đơn giá XDCT của Liên ngành sở Xây dựng, sở Tài Chính, sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai lập tháng 11/2005.

2. Các chi phí trong đơn giá xây dựng:

2.1. Chi phí vật liệu:

Là chi phí các loại vật liệu chính, vật liệu phụ hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.
Chi phí vật liệu tính trong đơn giá tính theo mặt bằng giá quý IV năm 2005 đến chân công trình tại thành phố Lào Cai (chưa bao gồm khoản thuế VAT) còn các huyện khác sẽ được điều chỉnh theo thông báo giá của Liên ngành Tài chính - Xây dựng.

Đối với những công tác sử dụng những loại vật liệu hoặc máy thi công chưa có sẵn trên địa bàn tỉnh Lào Cai thì trong tập đơn giá những công tác trên chỉ thể hiện phần chi phí nhân công (máy, vật liệu nếu có). Khi áp dụng những công tác này thì Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế cần trình báo giá (vật liệu, máy) cho cấp thẩm quyền xem xét.
2.2. Chi phí nhân công:


2.2.1. Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình được xác định như sau:


Các khoản chi phí nhân công được tính với mức lương tối thiểu là 350.000đ/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.


Phụ cấp lưu động ở mức thấp nhất 40% tiền lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức bình quân 10%, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép...) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với lương cơ bản. Đối với những trường hợp nếu có yêu cầu thi công và hoàn cảnh địa lý, hoàn cảnh môi trường và yêu cầu tiến độ khác nhau hoặc đặc thù khác thì sẽ tính riêng khoản này vào chi phí nhân công khi lập dự toán. Đối với các công trình được hưởng thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá xây dựng công trình đã nêu ở trên thì được bổ sung các khoản này vào chi phí theo hướng dẫn của Bảng tổng hợp giá trị dự toán xây dựng.

Chi phí nhân công trong đơn giá phần xây dựng được tính theo bảng lương A.1 nhóm I, chi phí nhân công trong phần lắp đặt tính theo thang lương thuộc nhóm II của bảng lương A.1 kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

 Đối với các công tác xây dựng thuộc nhóm khác nhóm I của bảng lương A.1 thì chi phí nhân công được điều chỉnh theo các hệ số sau:


Lương nhóm II bằng 1,066 so với tiền lương nhóm I.


Lương nhóm III bằng 1,183 so với tiền lương nhóm I.


Chi phí nhân công trong đơn giá phần xây dựng được điều chỉnh bằng hệ số theo các mức phụ cấp khu vực như sau:

	Nhóm
	Bậc/ Hệ số

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	Nhóm I
	1,55
	1,83
	2,16
	2,55
	3,01
	3,56
	4,20

	Nhóm II
	1,67
	1,96
	2,31
	2,71
	3,19
	3,74
	4,40

	Nhóm III
	1,85
	2,18
	2,56
	3,01
	3,54
	4,17
	4,90



Nhóm I:
- Mộc, nề, sắt;

· Lắp ghép cấu kiện, thí nghiệm hiện trường;

· Sơn vôi và cắt lắp kính

· Bê tông;

· Duy tu, bảo dưỡng đường băng sân bay;

· Sửa chữa cơ khí tại hiện trường;

· Công việc thủ công khác.


Nhóm II: 
- Vận hành các loại máy xây dựng;

· Khảo sát, đo đạc xây dựng;

· Lắp đặt máy móc, thiết bị, đường ống;

· Bảo dưỡng máy thi công;

· Xây dựng đường giao thông;

· Lắp đặt turbine có công suất <25MW;

· Gác chắn đường ngang, gác chắn đường chung thuộc ngành đường sắt;

· Quản lý, sửa chữa thường xuyên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa

· Tuần đường, tuần cầu, tuần hầm đường sắt, đường bộ;

· Kéo phà, lắp cầu phao thủ công;


Nhóm III:
- Xây lắp đường dây điện cao thế;

· Xây lắp thiết bị trạm biến áp;

· Xây dựng cầu;

· Xây dựng công trình thuỷ;

· Xây dựng đường băng sân bay;

· Công nhân địa vật lý;

· Lắp đặt turbine có công suất <25MW;

· Xây dựng công trình ngầm;

· Xây dựng công trình ngoài biển;

· Xây dựng công trình thuỷ điện, công trình đầu mối thuỷ lợi;

· Đại tu, làm mới đường sắt.

2.2.2. Các quy định khác:
a. Loại công tác:

+ Nhóm I: Bê tông giếng cáp, mương cáp, rãnh nước (trong khu vực đô thị).

+ Nhóm II: Bê tông giếng nước, kênh mương thuỷ lợi (kích thước bxh <= 800x1000), rãnh nước (ngoài khu vực đô thị); Xây dựng lắp đặt cống thoát nước; Xây lắp đường dây điện hạ thế, điện chiếu sáng công cộng.

b. Loại công trình:

+ Công trình san nền thuộc loại công trình hạ tầng kỹ thuật, riêng định mức chi phí thiết kế tính bằng 40% định mức chi phí thiết kế công trình đường giao thông cấp IV
2.3. Chi phí máy thi công:


Chi phí máy thi công trong đơn giá được tính theo Đơn giá dự toán ca máy và thiết bị thi công ban hành theo Quyết định số 3174/2005/QĐ-UBND ngày 08/12/2005 của UBND tỉnh Lào Cai.
